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1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 
Hình thức sở hữu vốn 

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng là Công ty cổ phần hóa từ Xí 

nghiệp Vận tải và Sửa chữa Thủy thuộc Công ty xi măng Hải Phòng theo Quyết định số 1753/QĐ-

BXD ngày 29/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty là thành viên của Tổng Công ty công 

nghiệp Xi măng Việt Nam chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 0203000727 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 

24 tháng 02 năm 2004. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 theo mã số doanh nghiệp 0200577563 

cấp ngày 14 tháng 5 năm 2015, vốn điều lệ là 20.163.850.000 đồng.  

Trụ sở chính của Công ty tại số 290 đường Hà Nội - P.Sở Dầu - Q.Hồng Bàng - TP.Hải Phòng. 

Lĩnh vực kinh doanh và hoạt động chính 
Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là : thương mại, dịch vụ, vận tải, kho bến bãi. 

Ngành nghề kinh doanh 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh  

- Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương 
- Bốc xếp hàng hoá ga đường sắt, bốc xếp hàng hoá đường bộ, bốc xếp hàng hoá cảng biển, bốc 

xếp hàng hoá cảng sông. 
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá 
- Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, dịch vụ khác liên quan đến vận tải. 

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn 

ngày. 
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác 
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 
- Đại lý, môi giới, đấu giá 
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng. Cho thuê máy móc và đồ dùng hữu hình khác. 
- Đại lý du lịch 
- Điều hành tua du lịch 
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 
- Xây dựng nhà các loại, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 
- Phá dỡ 
- Chuẩn bị mặt bằng 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG                            
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội – Phường Sở Dầu – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng                                  

 

2 

 

2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 
Niên độ kế toán  
Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán  
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND) 

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 
Chế độ kế toán áp dụng 

Từ ngày 01/01/2015, Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014. 

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà 

nước đã ban hành. Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn 

mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 

Hình thức kế toán áp dụng 

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.  

Cơ sở lập báo cáo tài chính 
Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ một số thông tin liên quan đến lưu chuyển 

tiền tệ), theo nguyên tắc giá gốc, dựa trên giả thiết hoạt động liên tục. 

Ước tính kế toán 
Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp 

và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính yêu cầu Ban Giám 

đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc 

trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính cũng như các số liệu 

báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Mặc dù các ước tính kế toán được lập 

bằng tất cả sự hiểu biết của Ban Giám đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính, giả định 

đặt ra. 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền  
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các 

khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh toán cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên 

quan đến việc biến động giá trị.  

Công cụ tài chính 
Ghi nhận ban đầu 

Tài sản tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các 

chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. 

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu 

khách hàng và các khoản phải thu khác, các khoản ký quỹ, các khoản đầu tư tài chính và các công cụ 

tài chính phái sinh. 

Công nợ tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ đi 

các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó. 

Công nợ tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả người bán, phải trả khác, các khoản chi 

phí phải trả, các khoản nợ thuê tài chính, các khoản vay và công cụ tài chính phái sinh. 

Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu 

Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu. 
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Các khoản phải thu và dự phòng phải thu khó đòi 
Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, đối 

tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty. Việc 

phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác được thực hiện 

theo nguyên tắc: 

Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính thương mại phát sinh từ giao dịch 

có tính chất mua-bán, bao gồm cả các khoản phải thu về tiền bán hàng, xuất khẩu ủy thác cho đơn vị 
khác; 

Phải thu nội bộ gồm các khoản phải thu giữa Công ty và các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc 

(nếu có); 

Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao 

dịch mua - bán, bao gồm: Phải thu về lãi cho vay, lãi tiền gửi; các khoản đã chi hộ; các khoản bên 

nhận ủy thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao ủy thác; phải thu về tiền phạt, bồi thường; các 

khoản tạm ứng; cầm cố, ký cược, ký quỹ, cho mượn tài sản… 

Công ty căn cứ kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo của các khoản phải thu để phân loại là phải thu 

dài hạn hoặc ngắn hạn. 

Các khoản phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi. Dự phòng phải thu khó đòi 

được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ trên sáu tháng trở lên, hoặc các 

khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị giải thể, phá sản hay các khó khăn 

tương tự phù hợp với quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài 

chính và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. 

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho  
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện 

được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp 

khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho 

được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định 

bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành, chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát 

sinh. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công 

ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, hỏng, kém, phẩm chất trong trường hợp giá 

trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc kỳ kế 

toán. 

Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định và khấu hao  
Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài 

sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa 

tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng 

bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. 

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản 

phù hợp với khung khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài 

chính. Thời gian khấu hao cụ thể của các loại tài sản cố định như sau : 

Nhà cửa, vật kiến trúc : 05-20 năm 

Máy móc thiết bị : 15 năm 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn : 07-15 năm 
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Thiết bị văn phòng : 03-10 năm 

Phần mềm quản lý : 03 năm 

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước  
Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước bao gồm công cụ dụng cụ xuất dùng, bảo 

hiểm vật chất các phương tiện vận tải. 

Công cụ dụng cụ xuất dùng được phân bổ trong thời gian tối đa 03 năm; bảo hiểm vật chất các 

phương tiện vận tải được phân bổ theo thời hạn bảo hiểm. 

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả  
Chi phí phải trả bao gồm khoản nợ còn phải trả do đã nhận hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa có hóa 

đơn hoặc các khoản chi phí của kỳ báo cáo chưa có đủ hồ sơ, tài liệu nhưng chắc chắn sẽ phát sinh 

cần phải được tính trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh. 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả  
Các khoản dự phòng phải trả được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự 

kiện đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác 

định trên cơ sở ước tính của Ban Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ 

này tại ngày kết thúc năm tài chính. 

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 
Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công 

ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. 

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau: 

(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 

hàng hóa cho người mua; 

(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 

kiểm soát hàng hóa; 

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và 

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được 

xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều 

kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày 

của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi 

thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau: 

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của bảng cân đối kế toán; và 

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp 

dịch vụ đó. 

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các khoản tiền gửi, kỳ 

hạn, lãi suất áp dụng và theo thông báo của ngân hàng. 

Thuế 
Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. Số 

thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với 

lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế 
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không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác 

(bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc 

không được khấu trừ. 

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu 

nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương 

pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản 

chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi 

nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời. 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi 

hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục 

được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có 

quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp 

và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu 

nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế 

thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần. 

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, 

những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh 

nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.  

Các loại thuế khác được áp dụng theo các quy định thuế hiện hành tại Việt Nam. 

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu  
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát 

hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ 

phiếu quỹ.  

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý  của các tài sản mà doanh 

nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) 

liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ  (-)  

các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng 

yếu của các năm trước. 

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 
Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: 

� Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;  

� Chi phí cho vay và đi vay vốn; 

� Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ; 

� Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động 

tài chính. 

Các bên liên quan 
Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền 

kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với công ty 

bao gồm cả Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết là các bên liên quan. Các bên liên kết, các 
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cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với 

Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt bao gồm giám đốc, viên chức Công ty, những thành viên 

mật thiết trong gia đình của các cá nhân này hoặc các bên liên kết với các cá nhân này cũng được coi 

là các bên liên quan. 

1. Tiền và tương đương tiền 
                 30.06.2016        01.01.2016 

              VND                VND 
Tiền mặt             961.413.595                 59.329.716 
Tiền gửi ngân hàng                                                          893.121.950             2.583.856.893 
Các khoản tương đương tiền                            
   Cộng                    1.854.535.545             2.643.186.609 

 
2. Phải thu khách hàng 

                                                                                
30.06.2016 

VND 

01.01.2016 
VND 

Phải thu khách hàng ngắn hạn   
Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1         1.758.153.887 2.197.301.670 
Công ty cổ phần Vĩnh Thủy         3.177.751.260 3.185.712.470 
Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng  4.419.452.816 5.031.310.536 
Phải thu các khách hàng khác 3.511.616.365 2.943.062.852 

Cộng: 12.866.974.328 13.357.387.528 
 
Trong đó, phải thu khách hàng là các bên liên quan   
Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 3.177.751.260 2.197.301.670 
Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng  4.419.452.816 5.031.310.536 
 

3. Hàng TỒN KHO   

 30.06.2016 01.01.2016 
 VND VND 
Nguyên liệu, vật liệu 462.368.981 480.707.328 
Công cụ, dụng cụ 1.949.000 1.955.000 
Hàng hóa 1.115.222.504 1.150.499.334 

Cộng: 1.579.540.485 1.633.161.662 

4. Tăng, Giảm tài sản cố định hữu hình 
            Đơn vị tính: VND 
 

 Nhà cửa vật 
kiến trúc 

Máy móc  
thiết bị 

Phương tiện 
vận tải 

Tổng 

Nguyên giá     

Số dư đầu năm 1.596.176.543 36.015.325 46.671.421.038 48.303.612.906 

- Mua sắm 0 0 1.603.681.818 1.603.681.818 

- Giảm TSCĐ do thanh lý 0 0 -961.490.286 -961.490.286 

Số dư cuối kỳ 1.596.176.543 36.015.325 47.313.612.570 48.945.804.438 

Giá trị hao mòn lũy kế     

Số dư đầu năm 1.123.386.396 2.801.190 19.345.327.253 20.471.514.839 

- Khấu hao trong kỳ 26.686.608 1.200.510 1.603.292.616 1.631.179.734 

- Giảm TSCĐ do thanh lý   -961.490.286 -961.490.286 

Số dư cuối kỳ 1.150.073.004 4.001.700 19.987.129.583 21.141.204.287 

Giá trị còn lại     

Tại ngày đầu năm 472.790.147 33.214.135 27.326.093.785 27.832.098.067 

Tại ngày cuối kỳ 446.103.539 32.013.625 27.326.482.987 27.804.600.151 
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5. Tăng. Giảm tài sản cố định vô hình 
         

                                        Đơn vị tính: VND 

            
 Quyền sử 

dụng đất (*) 
 

Tổng 

Nguyên giá    

Số dư đầu năm 285.410.000  285.410.000 

- Mua sắm trong kỳ 0  0 

Số dư cuối kỳ 285.410.000  285.410.000 

Giá trị hao mòn lũy kế    

Số dư đầu năm 106.587.516  106.587.516 

Khấu hao trong kỳ 3.438.894  3.438.894 

Số dư cuối kỳ 110.026.410  110.026.410 

Giá trị còn lại   - 

Tại ngày đầu năm 178.822.484  178.822.484 

Tại ngày cuối kỳ 175.383.590  175.383.590 

 
 

6. Chi phí trả trước  
`                 30.06.2016       01.01.2016 
                           VND                VND 
Chi phí trả trước ngắn hạn (mua bảo hiểm)                                     176.411.646               212.744.276 
Chi phí trả trước dài hạn (mua công cụ, dụng cụ, khác)                  211.031.529               247.247.464 
   Cộng                      387.443.175               459.991.740 
  

7. Vay và nợ ngắn hạn 
                 30.06.2016       01.01.2016 
                          VND                VND 
Vay ngắn hạn Công ty tài chính cổ phần xi măng (CFC)                    2.000.000.000             1.000.000.000                                 
   Cộng                      2.000.000.000           1.000.000.000 

 
8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước   

                                                   30.06.2016                 01.01.2016 
                           VND               VND 
Thuế thu nhập doanh nghiệp              81.813.394             132.133.277 
Thuế thu nhập cá nhân                                                                         23.213.599               12.234.258 
Thuế giá trị gia tăng                                                                           157.618.647             291.200.218 
Tiền thuê đất                                                                                      178.386.999                       0 
   Cộng                         262.645.640             435.567.753 
 

9. phải trả người bán 
                                                   30.06.2016                 01.01.2016 
                          VND               VND 
Các khoản phải trả cho người bán ngắn hạn 

- Phải trả Cty cổ phần thương mại Tân Hoàng An                             654.059.722           1.149.666.241 

- Phải trả khách hàng khác                                                                 548.826.906           1.398.727.111 

                           Cộng                                                                    1.202.886.628           2.548.393.352 
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10. chi phí phải trả 
 30.06.2016 01.01.2016 
 VND VND 
Chi phí lPi vay 40.055.554 14.194.444 
Cước vận chuyển xi măng 0 345.307.000 
Các khoản trích trước khác 37.500.000 35.014.434 

Cộng: 77.555.554 394.515.878 

 
11. các khoản phải trả, phải nộp  khác  

 30.06.2016 01.01.2016 
 VND VND 
Các khoản phải trả ngắn hạn   
Kinh phí công đoàn  0 
Bảo hiểm y tế  0 
Cổ tức, lợi nhuận phải trả 0 407.555.380 
Công ty tài chính cổ phần xi măng  0 266.965.322 
Các khoản phải trả, phải nộp khác 245.224.768 178.555.810 

Cộng: 245.224.768 853.076.512 

12. Vốn chủ sở hữu 
Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu: 

Đơn vị tính: VND 
 

 
Vốn góp của 
chủ sở hữu 

Thặng dư vốn 
cổ phần 

Quỹ đầu tư 
phát triển 

LNST chưa 
phân phối 

Cộng 

Tại ngày 01/01/2015 20.163.850.000 11.520.577.295 7.552.956.575 1.164.092.264 40.401.476.134 

LPi trong năm    1.704.389.386 1.704.389.386 

Phân phối lợi nhuận    (1.164.092.264) (1.164.092.264) 

Tại ngày 31/12/2015 20.163.850.000 11.520.577.295 7.552.956.575 1.704.389.386 40.941.773.256 

Tại ngày 01/01/2016 20.163.850.000 11.520.577.295 7.552.956.575 1.704.389.386 40.941.773.256 

Trích quỹ từ LNST 2015      336.079.587  336.079.587 

LPi trong kỳ    1.118.172.762 1.118.172.762 

Phân phối lợi nhuận    (1.519.946.938) (1.519.946.938) 

Tại ngày 30/06/2016 20.163.850.000 11.520.577.295 7.889.036.162 1.302.615.210 40.876.078.667 

 
Chi tiết góp vốn chủ sở hữu 

                                                                                
30.06.2016 

VND 

01.01.2016 
VND 

Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 10.860.400.000 10.860.400.000 
Vốn góp của các cổ đông khác 9.303.450.000 9.303.450.000 

Cộng: 20.163.850.000 20.163.850.000 
 
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận 

                                                                                
30.06.2016 

VND 

01.01.2016 
VN§ 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu   
Vốn góp đầu năm 20.163.850.000 20.163.850.000 
Vốn góp tăng trong năm 0 0 
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Vốn góp giảm trong năm 0 0 
Vốn góp cuối năm 20.163.850.000 20.163.850.000 
Cổ tức, lợi nhuận đP chia 
 

  

Cổ phiếu 

                                                                                
30.06.2016 

VND 

01.01.2016 
VND 

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 2.016.385 2.016.385 
Số lượng cổ phiếu đP bán ra công chúng 2.016.385 2.016.385 
Cổ phiếu phổ thông   
Cổ phiếu ưu đ4i   
Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)   
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 2.016.385 2.016.385 
Cổ phiếu phổ thông 2.016.385 2.016.385 
Cổ phiếu ưu đ4i   
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 10.000 
 

13. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
               Kỳ này                      Kỳ trước 

                   VND                 VND 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ         26.164.636.892           23.845.706.387 
   Cộng                        26.164.636.892               23.845.706.387 
 
14. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
               Kỳ này                      Kỳ trước 

                   VND                 VN§ 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ        26.164.636.892           23.845.706.387 
   Cộng                      26.164.636.892                 23.845.706.387 
 

15. Giá vốn hàng bán 
               Kỳ này                      Kỳ trước 

                   VND                 VND 
Giá vốn của hàng hoá dịch vụ đP bán                    24.110.917.965                  21.313.651.600           
   Cộng                      24.110.917.965                  21.313.651.600       
     

16. doanh thu hoạt động tài chính   

 Kỳ này Kỳ trước 
 VND VND 
LPi tiền gửi 3.429.951 24.752.882 
Chiết khấu thanh toán 27.716.500 33.750.500 

Cộng: 30.767.134 58.503.382 

 
17. Chi phí tài chính 
               Kỳ này                      Kỳ trước 

                   VND                 VND 
LPi tiền vay                   30.138.887                             0 

  
   Cộng                  30.138.887                             0 
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18. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
               Kỳ này                      Kỳ trước 

                   VND                 VND 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành               79.652.664                       162.250.834 
    Cộng                 79.652.664                       162.250.834 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo thuế suất có hiệu lực từ quý 2 năm 2016 là 20% 
tính trên thu nhập chịu thuế.  

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các 
quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác 
nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan 
thuế. 
 

19. Những thông tin khác 
 

Số liệu so sánh 
 
Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho quý 2 năm 2016. 
 
          Ngày 20 tháng 07 năm 2016 
 
     Người lập       Trưởng phòng Kế toán                   Giám đốc 
 
 
 
 
 
Vũ Thanh Tùng            Phạm Thế Hưng           Khoa Năng Tuyên 
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